Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 9:                                                                             Ngày soạn: 23 - 10 - 2017
                                                                                               Ngày dạy: Thứ hai ngày 30 - 10 - 2017
               Buổi sáng:

                                       Tiết 2 + 3:                   Tập đọc  
                                         ôn tập giữa học kì I ( tiết 1 + 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc đúng, rõ ràng các đoạn ( bài ) TĐ đã học trong 8 tuần đầu ( Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút ). Hiểu ND chính của từng đoạn, ND của cả bài; TL được câu hỏi về ND bài đọc. Thuộc khoảng hai đoạn ( hoặc bài ) thơ đã học. Bước đầu thuộc bảng chữ cái; Nhận biết và tìm được một số từ chỉ s.vật ( T.1 ); Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì ? xếp tên riêng của người theo thứ tự bảng chữ cái ( T.2 ).
- Rèn KN đọc thành tiếng, đọc hiểu; KN nhận biết các từ chỉ sự vật; KN đặt câu theo mẫu Ai là gì ? và xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái.
- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:    
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc.
- Bảng phụ kẻ sẵn bảng BT 3 ( tiết 1 ); BT 2 ( tiết 2 ).
III. các hoạt động dạy học:      
Tiết 2:
* HĐ 1: Ôn luyện tập đọc.
- GV dùng phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc đã học trong 8 tuần. Từng HS lên bốc thăm chọn bài TĐ ( sau khi bốc thăm, HS được xem lại bài đọc khoảng 2 phút ).
- HS đọc một đoạn hoặc cả bài trong phiếu đã chỉ định.
- GV đặt một câu hỏi về đoạn vừa đọc - HS trả lời.
- GV nhận xét, đánh giá 
* HĐ 2: Ôn bảng chữ cái.

. GV tổ chức, HDHS làm  BT 2 ( tiết 1 ), BT 3 ( tiết 2 ):
+ Bài 2 ( tiết 1 ): - HS nêu yêu cầu của bài: Đọc TL bảng chữ cái.
- GV chỉ định một vài HS đọc thuộc lòng bảng chữ cái.
- Tiếp theo, GV tổ chức cho cả lớp đọc thuộc bảng chữ cái theo hình thức đọc tiếp nối nhau kiểu " truyền điện".
- 1, 2 HS đọc lại toàn bộ bảng chữ cái. 
+ Bài 3 ( tiết 2 ): - GV nêu yêu cầu của bài.
- HS mở Mục lục sách, tìm tuần 7, 8 ( Chủ điểm Thầy cô ), ghi lại tên riêng các nhân vật trong các bài tập đọc.
- 1 HS đọc tên các bài tập đọc ( kèm theo số trang ) trong tuần 7 và những tên riêng gặp trong các bài tập đọc ấy. GV ghi bảng các tên riêng: Dũng, Khánh. 
- 1 HS đọc tên các bài tập đọc ( kèm theo số trang ) trong tuần 8 và những tên riêng gặp trong các bài tập đọc ấy. GV ghi bảng các tên riêng: Minh, Nam, An.
- GV mời 3, 4 HS lên bảng xếp lại 5 tên riêng theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: An, Dũng, Khánh, Minh, Nam. 

. Củng cố bảng chữ cái, cách sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái.
                                                                Tiết 3
* HĐ 3: Nhận biết các từ chỉ sự vật.
. GV tổ chức, HDHS làm BT 3, 4 ( tiết 1):
+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm lại. 
- Mỗi HS tự làm bài tập vào vở BT.

- GV gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng, gọi 1 HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: 
	Chỉ người
	Chỉ đồ vật
	Chỉ con vật
	Chỉ cây cối

	Bạn bè, Hùng
	Bàn, xe đạp
	Thỏ, mèo
	Chuối, xoài

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


+ Bài 4: - HS tự viết thêm các từ chỉ người, chỉ đồ vật, chỉ con vật, cây cối vào trong bảng BT 3 trong vở BT.

- 4 HS lên bảng viết tiếp vào 4 cột theo ND ở BT 3.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những TN đúng.

. Củng cố, khắc sâu KT về từ chỉ sự vật. 
* HĐ 4: Luyện tập đặt câu theo mẫu Ai là gì ? 
. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( tiết 2 ).
- HS đọc yêu cầu của bài - GV gắn bảng phụ trình bày sẵn mẫu câu.

- 2 HS nhìn bảng, đặt câu tương tự câu mẫu.
- HS tự làm bài. Nhiều HS tiếp nối nhau nói câu các em đặt.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những câu đúng.
. Củng cố KN đặt câu kiểu Ai là gì ?
* HĐ 5: Củng cố, dặn dò.
- GV hệ thống, chốt lại những ND đã ôn tập trong tiết 1, 2; Nhận xét tiết học.

- Dặn HS tiếp tục luyện đọc và HTL bảng chữ cái; Ôn lại từ chỉ sự vật và câu kiểu Ai là gì ?

                                        Tiết 4:                         Toán
                                                              T.41: lít
I. Mục đích yêu cầu:

- HS bước đầu làm quen với biểu tượng về dung tích ( sức chứa ); Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích.

- Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít ( l ). Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít. Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít.

- HS biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu trong thực tế. 

II. chuẩn bị: 

- Ca 1 lít, chai 1 lít, cốc, bình nước, ... . Hình minh hoạ BT 1, 3 ( SGK ).

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV ghi bảng phép tính: 87   +  13   =  ?          64  +  36   =  ?

- 2 HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm ở bảng con.

- HS nhận xét, chữa bài, nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm quen với biểu tượng dung tích ( sức chứa ).
- GV lấy hai cái cốc thuỷ tinh to nhỏ khác nhau. Lấy bình nước rót đầy hai cốc nước đó  

- HS q/ sát, n/ xét: cốc nào chứa được nhiều nước hơn, cốc nào chứa được ít nước hơn ?

- GV có thể chọn các vật có "sức chứa" khác nhau để so sánh "sức chứa" của chúng, chẳng hạn: Bình chứa được nhiều nước hơn chai, chai chứa được nhiều nước hơn cốc.

* HĐ 2: Giới thiệu ca 1 lít ( hoặc chai 1 lít ). Đơn vị lít.
- GV cho HS quan sát cái ca 1 lít, chai 1 lít và giới thiệu cho HS: Đây là cái ca 1 lít

( hoặc chai 1 lít ). Rót nước cho đầy ca ( chai ) này ta được 1 lít nước.

- GV nói: " Để đo sức chứa của một cái ca, cái chai, cái thùng ... ta dùng đơn vị đo là lít, lít viết tắt là: l ( GV ghi bảng: l )
- GV ghi bảng : 1l ; 2l ; 5l ;  12l ; 17l  ; 20l  - Một số HS đọc.
* HĐ 3: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK  - T.41; 42 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài, giải thích mẫu.

- HS quan sát SGK, đọc các số đo theo đơn vị lít: 3 l  ;  10 l ;  2 l ;  5 l.
- GV đọc cho HS viết ở bảng con: ba lít,  mười lít, hai lít, năm lít.

- Củng cố cho HS cách đọc, viết tên đơn vị lít. 

+ Bài 2: - GVHDHS làm mẫu.

- HS thực hiện tính theo mẫu và ghi KQ vào vở BT ( HS  làm cột 1, 2 ). 
- GV lưu ý cho HS ghi tên đơn vị lít vào KQ phép tính.

- Củng cố KN làm tính cộng, trừ với số đo theo đơn vị lít ( l ).
+ Bài 4: - HS tự ghi tóm tắt bài toán rồi giải.
- 1 HS lên bảng trình bày. Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố KN giải toán có liên quan đến đơn vị lít.

+ Bài 3 ( HS làm thêm  nếu còn thời gian ):
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK; tự nêu bài toán. sau đó làm theo mẫu.

- Một số HS nêu miệng KQ, GV yêu cầu HS giải thích:

b) 10 l - 2 l = 8 l.                                c) 20 l - 10 l = 10 l.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS tập làm quen với đơn vị lít, sử dụng ca 1 lít, chai 1 lít để đong nước.

               Buổi chiều:                             
                              Tiết 1:                    Tiếng việt ( * )  

                            Ôn luyện các bài tập đọc đã học
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc đúng, rõ ràng các đoạn ( bài ) TĐ đã học trong 8 tuần đầu ( Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút ). Hiểu ND chính của từng đoạn, ND của cả bài; TL được câu hỏi về ND bài đọc. 

- Rèn KN đọc thành tiếng, đọc hiểu. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Phiếu ghi tên các bài TĐ đã học từ tuần 1 - tuần 8.

- SGK Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Luyện đọc.
- HS luyện đọc theo cặp: Từng cặp HS đọc cho nhau nghe theo thứ tự các bài tập đọc đã học. GV theo dõi, HD những HS đọc còn chậm.

- HS có thể trả lời câu hỏi của bạn về ND bài.

* HĐ 2: GV tổ chức cho HS thi đọc trước lớp.
- GV dùng phiếu ghi tên các bài TĐ đã CB, gọi HS lên bảng bốc thăm bài đọc, sau đó đọc bài theo yêu cầu và trả lời thêm câu hỏi của các bạn về ND bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại tên các bài TĐ đã học.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HSVN luyện đọc lại các bài TĐ đã học.

 
                                    Tiết 2:                      tiếng việt ( * )                                 
ôn: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. dấu phẩy
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nhận biết được các từ chỉ HĐ, trạng thái; biết dùng một số từ chỉ HĐ, trạng thái của người loài vật và sự vật trong câu. Biết điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.

- Rèn KN nhận biết và sử dụng các từ chỉ HĐ, trạng thái của người, loài vật và sự vật; KN sử dụng dấu phẩy trong câu.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Nội dung một số BT liên quan; bảng phụ ghi sẵn ND các bài tập.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Luyện tập từ chỉ hoạt động, trạng thái.
. GV tổ chức, HDHS làm BT sau:
+ Bài 1: Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau:

   a) Đàn bê ăn cỏ trên đồi.

   b) Con trâu uống nước dưới mương.

   c) Bông hồng toả hương thơm ngát.
   d)  Bạn Lan đọc bài.

   e) Bác Dũng chặt cây.

   g) Mai rất vui vì hôm nay em đ​ược điểm 10.

   h) Na buồn vì em học chư​a giỏi môn nào.

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng - HS đọc yêu cầu của BT.

- 1 HS nói tên người, các con vật, sự vật trong mỗi câu. 

- GV nhắc HS chú ý tìm đúng các từ chỉ HĐ, trạng thái của người, loài vật, sự vật trong từng câu.

- Một số HS phát biểu - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

+ Bài 2: Chọn từ thích hợp cho trước trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: 

( dạy, hát, nằm, xoè, đi, che, thơm, thầm thì )

   Trường của em be bé                        Hương rừng  ............  đồi vắng

   ......... lặng giữa rừng cây                 Nước suối trong .....................

   Cô giáo em tre trẻ                            Cọ .......... « .............  nắng

   .......... em  ........  rất hay                 Râm mát đường em  ........ .
- GV nêu yêu cầu của bài + Gắn bảng phụ ghi sẵn BT lên bảng. 
- Cả lớp đọc thầm, suy nghĩ, điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các câu đã cho.

- HS làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng điền.

- HS nhận xét, chữa bài. GV chốt các từ ngữ đúng.

. Củng cố, khắc sâu KT về từ chỉ HĐ, trạng thái.

* HĐ 2: Luyện tập về sử dụng dấu phẩy.

GV tổ chức, HDHS làm BT 3:
+ Bài 3: Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau đây:

a) Bạn Mai chăm học chăm làm.

b) Em quét nhà nhặt rau đỡ mẹ.

c) Núi đồi thung lũng làng bản chìm trong biển mây mù.

d) Càng lên cao trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ dần.

- HS đọc yêu cầu của bài ( đọc cả các câu văn ). 

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn các câu văn lên bảng + gợi ý, HDHS: Đọc kĩ từng câu, xác các bộ phận cùng giữ chức vụ giống nhau trong câu ( cùng trả lời một CH ) rồi đặt dấu phẩy để tách các bộ phận trong câu đó.

- HS đọc thầm lại từng câu, suy nghĩ rồi tự làm bài. 

- 1 HS chữa bài trên bảng lớp.

- Củng cố khắc sâu KT về tác dụng của dấu phẩy, cách sử dụng dấu phẩy.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND đã luyện tập trong tiết học. 
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. 


                                    Tiết 3:                        Toán ( * )
                          Luyện tập giải toán về nhiều hơn, ít hơn
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

- Rèn luyện KN thực hành giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 
- GV: ND một số bài tập liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập giải toán về nhiều hơn.

. GV tổ chức HDHS làm các BT sau rồi chữa bài:

+ Bài 1: Dũng gấp được 18 chiếc thuyền, Hùng gấp được nhiều hơn Dũng 7 chiếc thuyền. Hỏi Hùng gấp được bao nhiêu chiếc thuyền ?

- 1 HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS dựa vào cách giải bài toán về nhiều hơn đã học, tự làm bài rồi chữa bài.
+ Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

                                   12 công nhân

          Đội 1:                                                      3 công nhân.

         Đội 2:
                                              ? công nhân

- 1 HS nêu tóm tắt bài toán.

- HS dựa vào tóm tắt bài toán, xác định dạng toán. 

- HS tự giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.
. Củng cố cho HS cách giải bài toán về nhiều hơn.

* HĐ 2: Luyện tập giải toán về ít hơn.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT sau rồi chữa bài:

+ Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

        Bao gạo                            :  48 kg.

        Bao ngô nhẹ hơn bào gạo:  18 kg.

        Bao ngô                           :  .... kg ?

- Các bước tiến hành tương tự bài 2 - HS tự làm bài rồi chữa bài.

. Củng cố cho HS cách giải bài toán về ít hơn.

+ Bài 4: Lan cắt được 24 bông hoa. Mai cắt được ít hơn Lan  8 bông hoa. Hỏi Mai cắt được bao nhiêu bông hoa ?

- 1 HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS xác định dạng toán -> nêu cách giải.

- HS tự làm vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

. Củng cố cách giải bài toán về ít hơn.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- Gv củng cố, khắc sâu cách giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​ơng những HS tích cực học tập.


                                                                                                  Ngày soạn: 24 - 10 - 2017
                                                                                                 Ngày dạy: Thứ ba ngày  31 - 10 - 2017.
                         Buổi sáng:

                                                      Tiết 1:                  chính tả  

                                                ôn tập giữa học kì I ( tiết 3 )
I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc đúng, rõ ràng các đoạn ( bài ) TĐ đã học trong 8 tuần đầu ( Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút ). Hiểu ND chính của từng đoạn, ND của cả bài; TL được câu hỏi về ND bài đọc. 

- Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Phiếu ghi các bài tập đọc ( như tiết 1 ).

III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Ôn luyện tập đọc.

- GV dùng phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc đã học trong 8 tuần. Từng HS lên bốc thăm chọn bài TĐ ( sau khi bốc thăm, HS được xem lại bài đọc khoảng 2 phút ).

- HS đọc một đoạn hoặc cả bài trong phiếu đã chỉ định.

- GV đặt một câu hỏi về đoạn vừa đọc - HS trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá 

* HĐ 2: Ôn từ chỉ hoạt động.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 2 ( SGK - 71 ): 

- HS đọc yêu cầu của bài: 

   Tìm những từ ngữ chỉ HĐ của mỗi vật, mỗi người trong bài: Làm việc thật là vui.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT.

- HS mở SGK, đọc thầm bài tập đọc, viết ra giấy nháp: những từ ngữ chỉ HĐ của mỗi vật, mỗi người trong bài.
- Một số HS tiếp nối nhau nêu miệng các TN.
- GV + HS nhận xét, chốt những TN đúng.
. Củng cố, khắc sâu KT về từ chỉ sự vật, hoạt động. 
* HĐ 3: Luyện tập Đặt câu nói về sự vật.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK ). 
- HS đọc yêu cầu của bài.
- GVgiúp HS nắm vững yêu cầu BT ( Dựa theo cách viết trong bài: Làm việc thật là vui, đặt câu nói về một con vật, một đồ vật, một loài cây hoặc một loài hoa ).
- HS làm bài vào vở - 3 HS lên bảng làm bài ( Mỗi em đặt 1 câu ).

- Nhiều HS nối tiếp nhau đọc bài. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những câu đúng.
. Củng cố KN đặt câu nói về sự vật.
* HĐ 4: Củng cố - dặn dò.
- GV củng cố, khắc sâu KT về từ chỉ HĐ, cách đặt câu nói về sự vật.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ôn lại KT về từ chỉ HĐ, cách đặt câu nói về sự vật.
 
                              Tiết 2:                             kể chuyện
                                                ôn tập giữa học kỳ I ( tiết 4 )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc đúng, rõ ràng các đoạn ( bài ) TĐ đã học trong 8 tuần đầu ( Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút ). Hiểu ND chính của từng đoạn, ND của cả bài; TL được câu hỏi về ND bài đọc. 

- HS nghe viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả: Cân voi ( Tốc độ viết khoảng 35 chữ / 15 phút ). 
- HS tích cực, chủ động ôn tập.

II. chuẩn bị: 

- Phiếu ghi các bài tập đọc ( như tiết 1 ).
III. Các hoạt động dạy - học:
* HĐ 1: Ôn luyện tập đọc.

- GV dùng phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc đã học trong 8 tuần. Từng HS lên bốc thăm chọn bài TĐ ( sau khi bốc thăm, HS được xem lại bài đọc khoảng 2 phút ).

- HS đọc một đoạn hoặc cả bài trong phiếu đã chỉ định.

- GV đặt một câu hỏi về đoạn vừa đọc - HS trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá 

* HĐ 2: Viết chính tả.

- GV đọc bài Cân voi, giải nghĩa các từ: sứ thần,  Trung Hoa, Lương  Thế  Vinh.

- 2, 3 HS đọc lại bài, cả lớp đọc thầm theo.

- GV hỏi HS về ND mẩu chuyện.

- HS tập viết từ khó và các tên riêng - GV quan sát, uốn nắn.

- GV đọc cho HS viết bài.

- HS tự chữa  bài. HS tự đổi bài kiểm tra lẫn nhau, báo cáo KQ.
- GV chấm một số bài, NX về chữ viết, cách trình bày, ...

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau.


                                 Tiết 4:                                   toán

                                                               luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít. Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước; Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít.
- Rèn KN thực hành làm tính, giải toán có liên quan đến đơn vị lít , KN thực hành sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV chai, ca 1 lít, 4 chiếc cốc, nước.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Luyện tập làm tính, giải toán với các số đo theo đơn vị lít.
. GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3 ( SGK - 43 ):
+  Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào vở. 
- 3 HS lên bảng làm bài. 
- HS nhận xét, chữa bài + chốt KQ đúng.

( GV lưu ý HS ghi đơn vị l ở KQ; cột 3 - không cần ghi các bước tính ).

- Củng cố KN thực hiện phép tính có kèm theo đơn vị lít.

+ Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài, HDHS tìm hiểu lệnh của bài toán  qua các thông tin trên hình vẽ, từ đó HS tự nêu mỗi bài toán và nêu phép tính giải bài toán.

 VD ( a ):  1 l + 2 l + 3 l = 6 l.
- HS tự làm tiếp các phần còn lại rồi nêu miệng KQ.

- Củng cố KN giải toán về tính tổng của các số có kèm theo đơn vị lít.
+ Bài 3: - HS đọc đề toán, nêu tóm tắt như SGK.

- HS xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự trình bày lời giải vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét, chữa bài.
- GV củng cố cách giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị lít.
* HĐ 2: Thực hành sử dụng chai, ca 1 l để đong, đo nước.

( GV tổ chức cho HS làm thêm - nếu còn thời gian )

- Yêu cầu HS rót nước từ chai ( ca ) 1 l sang các cốc như nhau và xem 1 l nước rót ra được mấy cốc ?
- HS thực hành sau đó báo cáo KQ.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS thực hành sử dụng chai, ca 1 l để đong nước.

                                                                                            Ngày soạn: 25 - 10 - 2017
                                                                                            Ngày dạy: Thứ tư ngày  01 - 11 - 2017.

                Buổi sáng:

                                       Tiết 1:                        Tập đọc  

                                          ôn tập giữa học kì I ( tiết 5 )
I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc đúng, rõ ràng các đoạn ( bài ) TĐ đã học trong 8 tuần đầu ( Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút ). Hiểu ND chính của từng đoạn, ND của cả bài; TL được câu hỏi về ND bài đọc. Thuộc khoảng hai đoạn ( hoặc bài ) thơ đã học. Trả lời đựơc CH về ND tranh. 

- Rèn KN đọc thành tiếng, đọc hiểu; KN trả lời câu hỏi theo tranh.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:    

- Phiếu ghi tên các bài tập đọc.

- Tranh minh hoạ BT 2 ( SGK - 72 ).

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Ôn luyện tập đọc.

- Thực hiện tương tự như tiết 1.
- GV dùng phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc đã học trong 8 tuần. Từng HS lên gắp thăm chọn bài TĐ ( sau khi gắp thăm, HS được xem lại bài đọc khoảng 2 phút ).

- HS đọc một đoạn hoặc cả bài trong phiếu đã chỉ định.

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc - HS trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá. 

* HĐ 2: Luyện tập TLCH theo tranh.
- GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK - 72 ).

- GV nêu yêu cầu của bài + Hỏi HS: Để làm tốt BT này, em cần phải chú ý điều gì ?

 ( Quan sát kĩ từng tranh trong SGK, đọc CH dưới tranh, suy nghĩ, trả lời từng câu hỏi ).
- HS lần lượt trả lời từng câu hỏi. 
- GV nhận xét, giúp HS hoàn chỉnh câu TL ( khuyến khích càng nhiều HS trả lời càng tốt ).

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS tiếp tục luyện đọc và ghi lại các câu trả lời ở BT 2 vào vở.


                                        Tiết 2:                    Tập viết  
                                       ôn tập giữa học kì I ( tiết 6 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc đúng, rõ ràng các đoạn ( bài ) TĐ đã học trong 8 tuần đầu ( Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút ). Hiểu ND chính của từng đoạn, ND của cả bài; TL được câu hỏi về ND bài đọc. Thuộc khoảng hai đoạn ( hoặc bài ) thơ đã học. Biết cách nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống cụ thể; đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẩu chuyện.

- Rèn KN đọc thành tiếng, đọc hiểu; KN nói lời cảm ơn, xin lỗi và KN sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:    

- Phiếu ghi tên 4 bài tập đọc có yêu cầu HTL:

+ Bài Ngày hôm qua đâu rồi ? ( HTL 1 khổ ).

Bài Gọi bạn; Cái trống trường em; Cô giáo lớp em ( HTL cả bài ).

- Bảng phụ chép bài Nằm mơ ở BT 3 ( SGK - 73 ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

* H§ 1: Ôn luyện HTL. 

- GV dùng phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc có yêu cầu HTL đã học trong 8 tuần. Từng HS lên gắp thăm chọn bài ( sau khi gắp thăm, HS được xem lại bài đọc khoảng 2 phút ).

- HS đọc TL một khổ hoặc cả bài theo yêu cầu ghi trong phiếu.

- GV nhận xét, đánh giá. 

* HĐ 2: Luyện nói lời cảm ơn, xin lỗi.
- GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK - 73 ).

- HS đọc yêu cầu của BT.

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài. 
- HS suy nghĩ, ghi vào vở BT lời nói của em cho từng trường hợp theo yêu cầu.

- Một số HS tiếp nối nhau trình bày. 

- Cả lớp và GV nhận xét, GV ghi nhanh những câu hay lên bảng.

- Củng cố cách nói lời cảm ơn, xin lỗi.

* HĐ 3: Luyện tập sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.

- GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK - 73 ).

- HS đọc yêu cầu của bài. GV kết hợp gắn bảng phụ ghi sẵn bài văn lên lên bảng.

- HS tự làm bài vào vở BT Tiếng Việt ( trang 38 ) , 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp nhận xét và thảo luận đúng, sai.

- 2 HS đọc lại truyện vui sau khi đã điền đúng dấu chấm, dấu phẩy.

- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS tiếp tục ôn các bài HTL.


                                       Tiết 3:                         Toán
                                               T.43: luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết số hạng, tổng; Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học; phép cộng các số kèm theo đơn vị kg, l và biết giải bài toán với một phép cộng. 

- Rèn KN thực hành làm tính cộng với các dạng đã học; KN thực hiện phép cộng các số kèm theo đơn vị kg, l và KN giải bài toán với một phép cộng.

- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị: 

- Hình vẽ minh hoạ BT 2, 5 ( SGK - 44 ). Bảng phụ kẻ bảng BT 3 ( SGK ).

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm ở bảng con:

Tính:  a)   18 l + 15 l                      47 l - 12 l             

          b)    26 l + 14 l                     57 l - 14 l.      
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK  - T.44 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS tự tính nhẩm rồi ghi KQ tính vào vở BT. 
( HS - làm dòng 1, 2 ).

- Một số HS nêu miệng KQ - Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cho HS về KN cộng nhẩm.

+ Bài 2: - HS quan sát hình vẽ trong SGK.
- 1 HS nêu thành bài toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi phép tính và tính KQ ở bảng con.

- GV gọi một số HS nêu miệng KQ - Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cho HS về cách giải bài toán về tính tổng của 2 số hạng.

+ Bài 3: - GV gắn bảng phụ lên bảng + nêu yêu cầu của bài.
- HS nêu cách làm sau đó tự làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng làm.

( HS làm cột 1, 2, 3 ).

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cho HS về cách tính tổng của 2 số hạng.

 + Bài 4: - HS đọc yêu cầu của bài. GV kết hợp ghi tóm tắt bài toán lên bảng.

- HS xác định dạng toán + nêu cách giải.

- HS tự ghi bài giải vào vở - 1 HS lên bảng trình bày. 

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng.

- Củng cố cho HS cách giải bài toán bằng một phép cộng: Tính tổng của hai số hạng.

+ Bài 5 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): 

- HS quan sát hình vẽ trong SGK, thảo luận theo cặp rồi nêu câu trả lời.

- GV có thể gợi ý HS: Cân thăng bằng, mà bên đĩa cân chứa 2 quả cân có: 2 + 2 = 4 kg. Do đó, bên đĩa cân chứa túi gạo cũng phải nặng 4 kg. Vậy túi gạo nặng: 4 - 1 = 3 kg.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng các bảng cộng.


                                    Tiết 4:                     đạo đức
Chăm chỉ học tập ( tiết 1 ) 
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết được lợi ích của chăm chỉ học tập; Biết được chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của HS.

- HS nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập. 

- KNS được GD trong bài: KN quản lí thời gian học tập của bản thân.

- HS t/ hiện chăm chỉ học tập hằng ngày. Biết nhắc bạn bè chăm chỉ học tập hằng ngày.

II. chuẩn bị:

- Các phiếu thảo luận nhóm cho HĐ 2.

- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, động não.

- Vở bài tập Đạo đức 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS kể những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm của mình đối với công việc gia đình.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Xử lí tình huống.
+ Mục tiêu: HS nêu được một biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập.

+ Cách tiến hành:
- GV nêu tình huống, yêu cầu các cặp HS thảo luận về cách ứng xử.

Tình huống: Bạn Hà đang làm BT ở nhà thì bạn đến rủ đi chơi ( đá bóng, đá cầu, chơi ô ăn quan, ... ). Bạn Hà phải làm gì khi đó ?

- Từng cặp HS  độc lập thảo luận, phân vai cho nhau.

- Một vài cặp HS diễn vai; cả lớp phân tích cách ứng xử và lựa chọn cách giải quyết phù hợp nhất.

- GVKL: Khi đang học, đang làm bài tập, các em cần cố gắng hoàn thành công việc, không nên bỏ dở, như thế mới là chăm chỉ học tập.
* HĐ 2: Thảo luận nhóm.
+ Mục tiêu: Giúp HS biết được một số biểu hiện và ích lợi của việc chăm chỉ học tập.
+ Cách tiến hành: 

- GV chia nhóm; yêu cầu các nhóm thảo luận các ND:

. Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những biểu hiện của việc chăm chỉ học tập ( BT 2 - Vở BT Đạo đức 2 - T.15, 16 ).

. Hãy nêu ích lợi của chăm chỉ học tập.

- Các nhóm thảo luận.

- Theo từng ND, HS trình bày KQ, bổ sung ý kiến, tranh luận với nhau ...

-> GV KL: 

. Các ý kiến biểu hiện chăm chỉ học tập là: a, b, d, ®.

. Chăm chỉ học tập có lợi là: Giúp cho việc học tập đạt KQ tốt hơn.

                                              Được thầy cô, bạn bè yêu mến.

                                              Thực hiện tốt quyền được học tập.

                                              Bố mẹ hài lòng.

* HĐ 3: Liên hệ thực tế.

+ Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá bản thân về việc chăm chỉ học tập.

+ Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS tự liên hệ về việc học tập của mình:

. Em đã chăm chỉ học tập chưa ? Hãy kể các việc làm cụ thể.

. Kết quả đạt được ra sao ?

- HS trao đổi theo cặp.

- Một số HS tự liên hệ trước lớp.

- GV khen ngợi những em đã chăm chỉ học tập, nhắc nhở một số em chưa chăm chỉ.

-> GDHS: Cần biết quản lí thời gian học tập của bản thân, phải cố gắng hoàn thành công việc, không bỏ bài.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu lợi ích của việc chăm chỉ học tập, nêu một số biểu hiện của chăm chỉ học tập.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS chăm chỉ, tự giác học tập.  


                                                                                       Ngày soạn: 26 - 10 - 2017
                                                                                      Ngày dạy: Thứ năm ngày  02 - 11 - 2017.

                 Buổi sáng:

                                         Tiết 1:                         chính tả 

ôn tập giữa học kì I ( tiết 7 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc đúng, rõ ràng các đoạn ( bài ) TĐ đã học trong 8 tuần đầu ( Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút ). Hiểu ND chính của từng đoạn, ND của cả bài; TL được câu hỏi về ND bài đọc. Thuộc khoảng hai đoạn ( hoặc bài ) thơ đã học. Biết cách tra Mục lục sách, nói đúng lời mời, nhờ, đề nghị theo tình huống cụ thể.

- Rèn KN đọc thành tiếng, đọc hiểu; KN tra mục lục sách, nói lời mời, nhờ, đề nghị.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: - Phiếu ghi tên 4 bài tập đọc có yêu cầu HTL:
+ Bài Ngày hôm qua đâu rồi ? ( HTL 1 khổ ).

+ Bài Gọi bạn; Cái trống trường em; Cô giáo lớp em ( HTL cả bài ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

* H§ 1: Ôn luyện HTL 

- GV dùng phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc có yêu cầu HTL đã học trong 8 tuần. Từng HS lên gắp thăm chọn bài ( sau khi gắp thăm, HS được xem lại bài đọc khoảng 2 phút ).

- HS đọc TL một khổ hoặc cả bài theo yêu cầu ghi trong phiếu.

- GV nhận xét, đánh giá. 

* HĐ 2: Luyện tập về mục lục sách.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK - 73 ).
- HS đọc yêu cầu của BT và nêu cách làm. 

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài và HD cách làm: Mở Mục lục sách tìm tuần 8, nói tên tất cả các bài đã học trong tuần 8 theo trật tự được nêu trong Mục lục.

- HS làm việc độc lập, báo cáo KQ: nêu tên tuần, chủ điểm, môn, ND ( tên bài ), trang.
- Củng cố KN tra mục lục sách.
* HĐ 3: Luyện nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK - 73 ).
- HS đọc yêu cầu của bài , cả lớp đọc thầm.

- HS tự làm bài vào vở BT TV: ghi lại lời mời, nhờ, đề nghị phù hợp với 3 tình huống đã nêu.

- Một số HS nêu KQ. Cả lớp nhận xét. 

- GV ghi bảng những lời nói hay - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.

* HĐ 4:Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS tiếp tục ôn các bài HTL đã học.

   
                                         Tiết 2:               luyện từ và câu                              
ôn tập giữa học kì I ( tiết 8 )
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/ phút); trả lời 
đuw​ợc 1 CH về nội dung đoạn, bài. Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ.

 - Rèn kĩ năng đọc và tìm từ đúng, nhanh.

 - GD HS có ý thức khi học tập.

II. chuẩn bị: 

· Phiếu ghi tên bài HTL.  
· Vở BTTV in.
III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Ôn Luyện tập đọc.
 - Từng HS lên bốc thăm chọn bài HTL ( sau khi bốc thăm, xem lại bài khoảng 2 phút ).

 - HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

 - GV đặt 1 câu hỏi về đoạn văn vừa đọc, HS trả lời.

 - GV + HS nhận xét, đánh giá.

* H§ 2: Củng cố, mở rộng vốn từ ngữ.
. GV tổ chức cho HS chơi trò chơi giải ô chữ ( BT 2 – SGK )
- 2 HS đọc thành tiếng yêu cầu BT ( đọc cả mẫu ). Cả lớp đọc thầm theo dõi trong SGK, quan sát ô chữ và chữ điền mẫu ( 1. PHấn ).

 - GV yêu cầu HS quan sát ô chữ trong SGK, HD HS làm bài.

  + B​ước 1: Dựa theo gợi ý ( dòng 1 ), phán đoán từ ngữ đó là gì. Đừng quên điều kiện: tất cả các từ ngữ tìm đư​ợc đều phải bắt đầu bằng chữ P, L, Q, ...

  + B​ước 2: Ghi từ ngữ vào các ô trống theo dòng hàng ngang có đánh số thứ tự, mỗi ô trống ghi 1 chữ cái. Các từ này phải có nghĩa đúng nh​ư lời gợi ý và có số chữ khớp với các ô trống trên từng dòng.

  + B​ước 3: Sau khi điền đủ 10 từ ngữ vào các ô trống theo dòng ngang, đọc từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in màu.

  - HS làm bài vào vở BT, GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. 

 - Cả lớp và GV nhận xét, chọn lời giải đúng. 
-> Từ mới xuất hiện ở « chữ in màu: PHẦN THƯỞNG
 - Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
  - GV khắc sâu néi dung KT ôn tập.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS giải ô chữ đúng, nhanh. 


                                         Tiết 3:                         Toán       
                                                           T.44: ÔN tập

I. Mục đích yêu cầu:

- HS thuộc bảng cộng đã học; Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 và giải bài toán bảng một phép cộng. 

- Rèn KN vận dụng bảng cộng, KN  làm tính cộng và giải bài toán bằng một phép cộng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Nội dung các BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập bảng cộng.

- GV tổ chức cho HS thi đọc TL các bảng cộng: 9, 8, 7, 6 cộng với một số.

- Củng cố các bảng cộng đã học.
* HĐ 2: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:
+ Bài 1: Đặt tính rồi tính.

   a) 25 + 9                 26 + 18                    37 + 8                   42 + 29

   b) 19 + 8                 38 + 15                    36 + 25                 57 + 14
- HS tự  đặt tính rồi tính KQ vào vở BT. Một số HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cho HS về KN thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

+ Bài 2: Bao gạo cân nặng 25 kg, bao ngô cân nặng 18 kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu kg ?
- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. 1 HS  xác định dạng toán + nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt rồi trình bày bài giải vào vở - 1 HS lên bảng trình bày. 

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng.

- Củng cố cách giải bài toán về tính tổng của hai SH.

+ Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

    Cành trên có                             : 17 quả cam.

   Cành dưới nhiều hơn cành trên:  8  quả cam.

   Cành dưới có                            : .... quả cam ?
- HS đọc tóm tắt bài toán. 

- 1 HS  xác định dạng toán + nêu cách giải.

- HS tự giải bài toán vào vở - 1 HS lên bảng trình bày. 

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng.

- Củng cố cho HS cách giải bài toán về nhiều hơn.
+ Bài 4 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ):
Bao gạo cân nặng 45 kg. Bao gạo nặng hơn bao ngô 18 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu kg ?
- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV gợi ý giúp HS phân tích bài toán -> xác định rõ yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài rồi chữa bài - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng các bảng cộng đã học.


                             Tiết 4:                       tự nhiên và xã hội
                                                  đề phòng bênh giun
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết được Giun đũa thường sống ở ruột người và một số nơi trong cơ thể. Biết được tác hại của giun đối với sức khoẻ. 

- HS nêu được nguyên nhân và biết cách phòng tránh bệnh giun.

- Các KNS được GD trong bài : KN ra quyết định: Nên và không nên làm gì để phòng bệnh giun, KN phê phán những hành vi ăn uống không sạch sẽ, không đảm bảo vệ sinh – gây ra bệnh giun; KN làm chủ bản thân: có trách nhiệm với bản thân để để phòng bệnh giun.
- HS có ý thức: ăn, uống sạch, ở sạch để phòng bệnh giun.

II. chuẩn bị:

- Tranh vẽ trong SGK trang 20; 21.

- Các PP dạy học: PP động não, thảo luận nhóm, đóng vai và xử lí tình huống. 

- Vë BT TN - XH 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Tại sao chúng ta cần phải ăn uống sạch sẽ ?

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 

- GV cho cả lớp khởi động hát bài  Bàn tay sạch.

- Giới thiệu mục đích yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thảo luận cả lớp về bệnh giun.

+ Mục tiêu: HS nhận ra triệu chứng của người bị nhiễm giun; Biết nơi giun thường sống trong cơ thể người; Biết được tác hại của bệnh giun.

+ Cách tiến hành:
- GV hỏi: Các em đã bao giờ bị đau bụng hay ỉa chảy, ỉa ra giun, buồn nôn và chóng mặt chưa ? - Nếu bạn nào đã bị những triệu chứng như vậy chứng tỏ bạn đã bị nhiễm giun.

- GV yêu cầu cả lớp thảo luận từng CH:

. Giun thường sống ở đâu trong cơ thể ?

. Giun ăn gì mà sống được trong cơ thể người ?

. Nêu tác hại do giun gây ra.

- GVKLgiúp HS hiểu:
. Giun và ấu trùng của giun có thể sống ở nhiều nơi trong cơ thể người như: ruột, dạ dày, gan, phổi, mạch máu  nhưng chủ yếu là ở ruột.

. Giun hút các chất bổ dưỡng trong cơ thể người để sống.

. Người bị nhiễm giun, đặc biệt là trẻ em thường gầy, xanh xao, hay mệt mỏi do cơ thể mất chất dinh dưỡng, thiếu máu. Nếu giun quá nhiều có thể gây tắc ống mật, tắc ruột ... dẫn đến chết người.

* HĐ 2: Thảo luận nhóm về nguyên nhân gây nhiễm giun.

+ Mục tiêu: HS nêu được nguyên nhân và cách trứng giun xâm nhập vào cơ thể.

+ Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4. 

- Từng nhóm quan sát hình 1 trong SGK - 20 và thảo luận các CH: 

. Trứng giun và giun từ trong ruột người bị bệnh giun ra bên ngoài bằng cách nào ?

. Từ trong phân người bị bệnh giun, trứng giun có thể vào cơ thể người lành khác bằng những con đường nào ?

- GV treo tranh vẽ hình 1 ( SGK ) được phóng to lên bảng.

- Đại diện một, hai nhóm lên chỉ và nói các đường đi của trứng giun vào cơ thể theo từng mũi tên. Cả lớp nhận xét:

- GV tóm tắt ý chính: 

Trứng giun có nhiều phân người. Nếu ỉa bậy hoặc hố xí không hợp vệ sinh, không đúng quy cách, trứng giun có thể xâm nhập vào nguồn nước, vào đất, hoặc theo ruồi nhặng đi khắp nơi. 

Trứng giun có thể vào cơ thể bằng các cách sau:

. Không rửa tay sau khi đại tiện, tay bẩn cầm vào thức ăn, đồ uống.

. Nguồn nước bị nhiễm phân từ hố xí, người sử dụng nước không sạch để ăn uống, sinh hoạt sẽ bị nhiễm giun.

. Đất trồng rau bị ô nhiễm do các hố xí không hợp vệ sinh hoặc dùng phân tươi để bón rau. Người ăn rau rửa chưa sạch, trứng giun sẽ theo rau vào cơ thể.

. Ruồi đậu vào phân rồi bay đi khắp nơi và đậu vào thức ăn, nước uống của người lành, làm họ bị nhiễm giun.

* HĐ 3: Thảo luận cả lớp: Làm thế nào để đề phòng bệnh giun.

+ Mục tiêu: HS biết cách phòng tránh bệnh giun; có ý thức rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện, thường xuyên đi guốc, dép, ăn chín, uống nước đã đun sôi, giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.

+ Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS suy nghĩ những cách để ngăn chặn trứng giun xâm nhập vào cơ thể. 

- HS phát biểu ý kiến.

- GV tóm tắt ý chính:

. Để ngăn không cho trứng giun xâm nhập trực tiếp vào cơ thể, chúng ta cần giữ VS ăn uống: ăn chín, uống nước đã đun sôi, không để ruồi đậu vào thức ăn; giữ VS cá nhân, đặc biệt nhớ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi đại tiện bằng nước sạch và xà phòng, thường xuyên cắt ngắn móng tay, không để cho trứng giun và các mầm bệnh khác có nơi ẩn nấp .

. Cần làm hố xí đúng quy cách và hợp vệ sinh.

- GV yêu cầu một vài HS nhắc lại ý chính.
3. Củng cố, dặn dò: 
- HS nêu tác hại của bệnh giun và kể một số biện pháp phòng tránh giun.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS thực hiện ăn, uống sạch sẽ để phòng bệnh giun. Nên 6 tháng tẩy giun một lần theo chỉ dẫn của cán bộ y tế.
                                                                                     Ngày soạn: 27 - 10 - 2017
                                                                                    Ngày dạy: Thứ sáu ngày 03 - 11 - 2017
                       Buổi sáng:

                                        Tiết 1:                    Tập làm văn  

                                              ôn tập giữa học kì I ( tiết 9 )

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố KN đọc hiểu, KN xác định mẫu câu: Ai là gì ?.
 - Rèn kĩ năng đọc - hiểu và làm bài tập đúng, nhanh.
 - GD HS có ý thức học tập tốt.

II. chuẩn bị: 

- Vở BTTV in.
III. các hoạt động dạy- học:

* HĐ 1: Đọc thầm bài : Đôi bạn.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- Cả lớp đọc thầm bài: Đôi bạn ( 2 – 3 lượt ).
* HĐ 2: HD HS làm bài tập
- Dựa theo nội dung bài Đôi bạn GV yêu cầu HS  chọn câu trả lời đúng cho từng câu hỏi trong bài.

- HS làm từng bài, GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. 

- Cho HS chữa bài vào vở BT. GV yêu cầu HS ghi dấu x vào ô trống tr​​ước ý trả lời đúng.

- Nhiều HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến, cả lớp và GV nhận xét, chọn lời giải đúng.

         Câu 1: ý b. Câu 2: ý b. Câu 3: ý c. Câu 4: ý c. Câu 5: ý a. 
- Củng cố KN đọc hiểu, KN xác định mẫu câu: Ai là gì ?.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhấn mạnh nội dung bài.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS có ý thức học tập tốt.


                              Tiết 2:                                   Toán
                           T.45: tìm một số hạng trong một tổng
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b ( với a, b là các số có không quá hai chữ số ) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và KQ của phép tính; Biết giải bài toán bằng một phép trừ.
- Rèn luyện KN thực hành giải toán về tìm một SH trong một tổng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Băng giấy kẻ sẵn các ô vuông ( như SGK - 45 ); Bảng phụ kẻ NDBT 2 ( SGK ).

- HS: Bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu kí hiệu chữ và cách tìm một số hạng trong một tổng.

- GV gắn băng giấy kẻ sẵn 10 « vuông lên bảng:

                    10

	
	
	
	
	

	                           
	
	
	
	


                6           4

- HS quan sát và nêu: có 6 « vuông được gạch chéo và 4 « vuông không gạch chéo - có tất cả: 6 + 4 = 10 « vuông.

- HS tự viết vào bảng con:  6 + 4 = 10.

                                                  6 = 10 - 4.

                                                   4 = 10 - 6

- GV gợi ý để HS nêu nhận xét về số hạng và tổng trong phép cộng 6 + 4 = 10 để nhận ra: Mỗi số hạng bằng tổng trừ đi số hạng kia.
- GV gắn tiếp băng giấy kẻ sẵn 10 « vuông ( H. 2 - SGK ) lên bảng và dùng giấy che lấp 6 « vuông. 
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                x          4

HS quan sát rồi nêu đề toán: " Có tất cả 10 « vuông, có một số ô vuông bị che lấp và 4 « vuông không bị che lấp. Hỏi có mấy ô vuông không bị che lấp ? "

- GV nêu: Số ô vuông bị che lấp là số chưa biết. Ta gọi số đó là x ( đọc: ích - xì ). 

Lấy x + 4 ( viết x + 4 ), tức là lấy số ô vuông chưa biết ( x ) cộng với số ô vuông đã biết

( 4 ), tất cả có 10 « vuông, ta viết: x + 4 = 10 ( GV kết hợp ghi bảng ) - HS đọc. GV chỉ vào từng thành phần và KQ của phép cộng, yêu cầu HS nêu tên gọi, chẳng hạn:

+ x là số hạng hạng chưa biết.

+ 4 là số hạng đã biết.

+ 10 là tổng.

- GV hỏi: Muốn tìm số hạng x ta làm thế nào ? - HS trao đổi theo cặp -> Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. - Một số HS nhắc lại. GV gợi ý cho HS tự viết như SGK và tính để có:  x + 4 = 10.

                                       x = 10 - 4.

                                       x = 6.
- GV lưu ý HS cách viết: 3 dòng, các dấu " = " phải thẳng cột.

- GV gắn tiếp băng giấy kẻ sẵn các ô vuông ( H.3 ) lên bảng và HDHS tương tự như trên:
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- HS tự viết như SGK và tính để có:  6 + x = 10.

                                                                 x = 10 - 6.

                                                                 x = 4.
-> KL: Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. 

* HĐ 2: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3 ( SGK - 45 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GVHD mẫu.

- HS tự làm theo mẫu, một số HS lên bảng làm bài.

- Một số HS nhắc lại cách làm.

- Củng cố cho HS cách tìm một SH trong một tổng.

( HS làm phần a, b, c, d, e ). 

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài. GV kết hợp gắn bảng phụ kẻ sẵn NDBT lên bảng.

- 2 HS làm mẫu cột 1, 2 + nêu cách làm.

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm - Cả lớp và GV nhận xét, chốt KQ đúng.

- Củng cố cho HS về cách tính tổng của 2 SH, cách tìm một số hạng trong một tổng.

( HS làm cột 1, 2, 3 ).
+ Bài 3 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ):
- HS nêu tóm tắt bài toán, xác định dạng toán -> nêu cách giải.

- HS tự làm vào vở. 1 HS lên bảng làm bài - HS nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố cách giải Bài toán dạng: Tìm một số hạng trong một tổng.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại cách  Tìm một số hạng trong một tổng.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​ơng những HS tích cực học tập.


                           Tiết 3:                           Sinh hoạt
                                                       sinh hoạt lớp
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

…………..…………………………………………………………………………………………………………………... 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 11: Nhớ ơn thầy cô.

- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ

- Trưởng ban văn nghệ lên điều hành cho các tổ sinh hoạt văn nghệ.


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 :                                             tiếng việt
                                 ôn tập giữa học kì I (Tiết 8)

I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố, khắc sâu vốn TN về học tập, TN về đồ dùng học tập, TN về môn học.

- Rèn KN nhận biết, KN đặt câu sử dụng vốn TN về học tập, TN về đồ dùng học tập, TN về môn học.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: - ND các BT liên quan; Bảng phụ viết sẵn ND bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy - học:
* HĐ 1: Ôn tập TN về học tập.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 1:

       Chọn và điền từ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp ( học, học hỏi, học tập, học hành, học sinh ):

       Em là ........ lớp 2A Trường Tiểu học Thượng Quận. Em đi ....... vào buổi sáng. Đến lớp, bao giờ em cũng đều hết sức cố gắng ........... . Ngoài giờ học trên lớp, em luôn chú ý .......... bạn bè những điều hay, lẽ phải. Về nhà, bố mẹ em luôn quan tâm đến việc .......... của con cái. Chính vì vậy nên cuối năm lớp một vừa qua, em đã được nhà trường tặng phần thưởng.
- HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả đoạn văn ( chưa điền ).

- GV HDHS đọc kĩ đoạn văn, đọc kĩ từng câu rồi suy nghĩ rồi lựa chọn TN thích hợp để điền vào chỗ trống thích hợp trong từng câu. 
- HS tự chép lại đoạn văn rồi điền vào vở BT. 1 HS lên bảng điền. 
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt đáp án đúng. ( Thứ tự các từ cần điền vào các chỗ trống trong đoạn văn là: học sinh, học, học tập, học hỏi, học hành ).

. Củng cố vốn TN về học tập.
* HĐ 2: Ôn tập TN về đồ dùng học tập.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 2:

       Hãy viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh:

a) Quyển vở dùng để .......

b) Cái bút dùng để .......

c) Chiếc thước kẻ dùng để .......

d) Viên phấn màu dùng để .......

e) Giấy thủ công dùng để .......
- Các bước tiến hành tương tự BT 1.

- HS tự chép lại từng câu vào vở rồi viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành những câu hoàn chỉnh nói về tác dụng của các đồ dùng học tập.
. Củng cố, khắc sâu vốn TN về đồ dùng học tập.

* HĐ 3: Ôn tập TN về môn học.
. GV tổ chức, HDHS làm BT 3:

a) Hãy kể tên các môn học ở lớp 2.

b) Hãy đặt một câu nói về một môn học mà em yêu thích.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu các TN về môn học, cách đặt câu nói về môn học mà em thích.

* HĐ 4: Củng cố - dặn dò.
- GV củng cố, khắc sâu vốn TN về học tập, TN về đồ dùng học tập, TN về môn học.
- GV n/xét tiết học, dặn HS ôn lại các TN về học tập, TN về đồ dùng học tập, TN về môn học.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS trả lời được các câu hỏi về cô giáo ( thầy giáo ) lớp 1 của em, viết đư​ợc một đoạn văn 5 - 6 câu nói về cô giáo ( thầy giáo ) cũ.

- Rèn luyện KN trả lời câu hỏi, viết đoạn văn ngắn về cô giáo ( thầy giáo ).

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  
- ND một số BT liên quan.
III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Luyện tập kể ngắn theo câu hỏi.
- GV tổ chức cho HS làm các BT sau:

+ Bài 1: Trả lời câu hỏi:

a) Cô giáo dạy em năm lớp 1 tên là gì ?

b) Tình cảm của cô đối với em và các bạn như thế nào ?

c) Em nhớ nhất điều gì ở cô ?

d) Tình cảm của em đối với cô giáo như thế nào ?

- Một số HS tiếp nối nhau trả lời.

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung và hoàn chỉnh câu trả lời.

+ Bài 2: Dựa vào các câu trả lời ở BT 1, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 - 6 câu nói về cô giáo ( thầy giáo ) cũ của em.

- HS tự làm bài: dựa vào các câu TL ở BT 1, viết thành đoạn văn nói về cô giáo ( thầy giáo ) cũ theo yêu cầu.
- GV bao quát lớp, giúp HS hoàn thành bài.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS ôn lại KT đã học.


                                       ôn tập giữa học kì I (Tiết 9)

    Buổi chiều:

                     Tiết 2:                       Toán (*)
             Tiết 2:                              Toán ( * )
                                                       Luyện tập: lít
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện phép tính và giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít.                 

- Rèn luyện kĩ năng thực hành làm tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít.

- HS vận dụng làm tốt các bài tập theo yêu cầu.

II. chuẩn bị: 

- GV: Nội dung các BT có liên quan.

- HS: Bảng con, phấn, Vở BT Toán.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

- GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Tính:
a) 5 l + 2 l  ;       6 l + 4 l  ;        3 l + 6 l ;        10 l + 5 l  ;         20 l + 10 l.

b) 3 l + 7 l ;        2 l + 8 l  ;        9 l + 1 l  ;       16  l +  4 l  ;        10 l + 25 l.

+ Bài 2: Thùng thứ nhất có 15 lít dầu. Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

+ Bài 3: Thùng thứ nhất có 25 lít dầu. Thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 5 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

+ Bài 4:  Giải bài toán theo tóm tắt sau:
   Can to        : 12 lít mật ong.

   Can nhỏ     :   8 lít mật ong.

   Cả hai can :  ...  lít mật ong ?

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1: Củng cố KN thực hiện phép tính có liên quan đến đơn vị lít.

+ Bài 2: Củng cố KN giải bài toán về nhiều hơn có liên quan đến đơn vị lít.

+ Bài 3: Củng cố KN giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị lít.

+ Bài 4: Củng cố KN giải bài toán về tính tổng của 2 số hạng có liên quan đến đơn vị lít.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS thực hành sử sông can, chai, ca 1 lít để đong, đo nước.

                         Tiết 1:                             Toán ( * )
                                                    ôn tập
I. Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục củng cố về phép cộng có nhớ có tổng bằng 100; HS biết cộng nhẩm các số tròn chục và biết giải bài toán với một phép cộng có tổng bằng 100.                 

- Rèn KN thực hành giải toán với phép cộng có tổng bằng 100.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: - ND một số BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn phép cộng có nhớ có tổng bằng 100.

- GV nêu phép cộng: 33+ 67 = ?
- HS làm trên bảng con - 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhắc lại cách thực hiện, GV Lưu ý HS cách đặt tính và viết KQ tính.

- Củng cố cho HS về phép cộng có nhớ, có tổng bằng 100.

* HĐ 2: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS tự làm các BT sau rồi chữa bài:

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 75 + 25  ;       16 + 84  ;        32 + 68  ;        46 + 54  ;      86 + 14.

b) 73 + 27  ;       48 + 52  ;        39 + 61  ;        56 + 44  ;      71 + 29.
- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS nêu cách đặt tính và cách thực hiện phép tính.

- HS tự đặt tính rồi tính vào VBT. Một số HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cho HS KN thực hiện các phép cộng có tổng bằng 100.

+ Bài 2: Tính nhẩm:

        30 + 70 =            50 + 50 =                  10 + 90 =

        80 + 20 =            40 + 60 =                  20 + 80 =
- HS tự tính nhẩm rồi nêu miệng KQ.
- GV củng cố cách cộng nhẩm các số tròn chục. 

+ Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 35 chiếc xe đạp, buổi chiều bán được 65 chiếc xe đạp. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. - HS xác định dạng toán -> nêu cách giải.

- HS tự làm vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố cách giải bài toán về tính tổng của hai số hạng.

+ Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt saui:

               Lớp 2A:        : 43 cây.

               Lớp 2B:        : 57 cây.

               Cả hai lớp    :  ...  cây ?

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn bằng một phép cộng có tổng bằng 100.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng có nhớ, có tổng bằng 100.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

Giáo dục nha khoa

  Những tật xấu ảnh hưởng đến răng
I. Mục đích yêu cầu:

- HS hiểu rõ: Thế nào là những tật xấu ảnh hưởng đến răng và những tật xấu đó ntn ?

- Rèn cho HS thói quen không mắc phải những tật xấu đó.

- HS có ý thức giữ gìn răng miệng.

II. chuẩn bị:

- Tranh vẽ em bé bị sâu răng.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS nêu tác hại của việc ăn quà vặt.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Tìm hiểu về những tật xấu ảnh hưởng đến răng.

+ Mục tiêu: HS biết được những tật xấu ảnh hưởng đến răng.

+ Cách tiến hành:
- GV nêu một số tật xấu ảnh hưởng đến răng, khuôn mặt: 

. Tật mút tay.
. Thói quen ngồi chống cằm, làm cho xương hàm răng không đều, cằm nhô ra phía trước, hàm trên tụt lại.

. Thói quen đưa lưỡi ra phía trước, tì lưỡi vào răng cửa hàm trên, hàm trên dễ bị vổ, dễ mắc bệnh sâu răng.

. Thở bằng miệng dẫn đến ho, đau bụng.

. Những tật xấu khác: cắn móng tay, nhai gấu áo, cắn quản bút, .. làm cho răng mòn, ê mỏi các khớp răng, đưa trứng giun và vi trùng gây bệnh vào cơ thể.

- HS nhắc lại những tật xấu làm ảnh hưởng đến răng.
* HĐ 2: HS thực hành nói về những tật xấu ảnh hưởng đến răng.

+ Mục tiêu: HS có ý thức giữ gìn răng miệng, không mắc phải những tật xấu làm ảnh hưởng đến răng miệng.

+ Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp.

- Từng cặp HS thi kể những tật xấu làm ảnh hưởng đến răng.

- GV nêu CH cho các nhóm TL: Để có hàm răng trắng, đều và đẹp, em cần phải làm gì ?

 ( Phải đánh răng, xúc miệng hằng ngày, sau bữa ăn; Không mút tay, không ngồi chống tay lên cằm, không ăn các đồ ăn lạnh, không dùng răng cắn các vật rắn, ... ).

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV chốt lại cho HS về những tật xấu ảnh hưởng đến răng.

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS: có ý thức giữ gìn răng miệng.



                      Tiết 3:                                     luyện viết
                                                                      Bài 9
I. mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ cái viết hoa A, B, C, D, §, G theo cỡ nhỏ; Luyện viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa A, B, C, D, §, G.
- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con chữ  G ; Viết câu ứng dụng: Gan cóc tía; Giang sơn gấm vóc. 
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết các từ ứng dụng.
- HS lần l​ượt đọc các từ ứng dụng trong bài 9 ( Vở luyện viết chữ đẹp - tập 1 ). 
- GV viết mẫu từng từ ứng dụng:

        Bắc An, Cẩm Giàng, Đầm Dơi, An Châu, Bạch Đằng.
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.
* HĐ 2: HS luyện viết bài trong vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: Viết bài 9 ( trang 9 ).

- HS luyện viết từng dòng trong vở luyện viết, GV bao quát lớp, uốn nắn giúp HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chÊm nhận xét 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.

                 Tiết 3:                         hoạt động ngoài giờ lên lớp

                                                      Giáo dục quyền của trẻ em 

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết những quyền và bổn phận của trẻ em .

- HS nêu ®​​​ược một số quyền và bổn phận của mình.

- HS thực hiện những quyền và bổn phận của trẻ em.

II. chuẩn bị:

- Tài liệu về một số quyền và bổn phận của trẻ em.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Giới thiệu về Quyền và bổn phận của trẻ em.

- GV giới thiệu cho HS một số quyền của trẻ em qua NDGD môn đạo đức ở lớp 2:

+ Quyền ®​ược học tập.

+ Quyền ®​ược bảo đảm sức khoẻ.

+ Quyền ®​ược tham gia XD thời gian biểu của bản thân.

+ Quyền ®​ược sửa lỗi để tốt hơn.

+ Quyền ®​ược tham gia sắp xếp chỗ học, chỗ chơi ở nhà, ở tr​ường.

+ Quyền ®​ược tham gia những công việc gia đình phù hợp với khả năng.

+ Quyền ®​ược bảo vệ không phải làm những công việc quá sức.

- HS tiếp nối nhau nhắc lại những quyền của trẻ em vừa nêu.

- GV chốt lại các quyền của trẻ em theo các nhóm:

          a) Nhóm quyền sống còn: là quyền ®​​​ược sống và đáp ứng các nhu cầu để tồn tại như​ 

®​​​ược nuôi dư​ìng, chăm sóc cho sức  khỏe, ...


b) Nhóm quyền ®​ược bảo vệ: ... trẻ em ®​​​ược bảo vệ, không ®​​​ược bóc lột và xâm phạm, không phân biệt đối xử, không bị bỏ rơi.


c) Nhóm quyền phát triển: ... đáp ứng các nhu cầu phát triển một cách toàn diện như  ®​​​ược học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ...


d) Nhóm quyền tham gia: ®​​​ược tham gia vào những công việc có ảnh hư​ëng đến cuộc sống của trẻ em như​ ®​​​ược bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình ... .

- Qua đó, GDHS về bổn phận, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, nhà trư​êng, xã hội, MTTN; trách nhiệm với chính bản thân, biết quý trọng bản thân, biết tự chăm sóc bản thân, có trách nhiệm về các hành vi, việc làm của bản thân.

* HĐ 2: Liên hệ.
- Các em có ®​​​ược những quyền đó không ? 

- Các em có thực hiện ®​​​ược những bổn phận đó không ?

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- Lớp hát bài: Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.

- GV nhận xét tiết học. HDHS thực hiện Quyền và bổn phận của trẻ em.


                              Tiết 4:                   thủ công

Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( T. 1).

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. 

- Rèn KN gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- HS hứng thú và yêu thích gấp thuyền.

II. chuẩn bị:

- GV: + Mẫu thuyền phẳng đáy có mui. 

          + Mẫu thuyền phẳng đáy không mui của bài 4.

          + Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui và hình vẽ minh hoạ cho từng bước gấp. 

- HS: Kéo, Giấy thủ công ( hoặc giấy màu ) và giấy nháp t​ương đư​ơng khổ A4.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 1; 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: GV HD HS quan sát và nhận xét.

- GV cho HS quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy có mui và nêu câu hỏi về hình dáng, màu sắc của mui thuyền, hai bên mạn thuyền, đáy thuyền.

- GV cho HS quan sát, so sánh thuyền phẳng đáy có mui với thuyền phẳng đáy không mui để rút ra nhận xét về sự gống và khác nhau giữa hai loại thuyền ( HS khá, giỏi ). 

- GV kết luận: Cách gấp hai loại thuyền tương tự nhau, chỉ khác bước tạo mui thuyền.
* H§ 2: GV HD mÉu:

- GV làm mẫu, vừa làm vừa nói các bước gấp:

+ Bước 1: Gấp tạo mui thuyền.

+ Bước 2: Gấp các nếp gấp cách đều.

+ Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền. 

+ Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui.

- GV gọi 1 hoặc 2 HS khá, giỏi lên thao tác lại các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- GV cùng HS quan sát và nhận xét.

- GVtổ chức cho HS tập gấp thuyền phẳng đáy có mui bằng giấy nháp.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại các bước gấp thuyền, nêu công dụng của thuyền.

- GV nhận xét tiết học, nhận xét tinh thần, thái độ, KQ học tập của HS.                            

                                                                      Ngày soạn: 21 - 10 - 2010.

                                                                      Ngày dạy: Thứ năm - 28 - 10 - 2010.

         Buổi chiều: 
                             Tiết 1:                   tiếng việt ( * )
    Buổi chiều:

                            Tiết 1:                  Tiếng việt ( * )  

Luyện tập: kể ngắn theo câu hỏi.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS trả lời được các câu hỏi về cô giáo ( thầy giáo ) lớp 1 của em, viết đư​ợc một đoạn văn 5 - 6 câu nói về cô giáo ( thầy giáo ) cũ.

- Rèn luyện KN trả lời câu hỏi, viết đoạn văn ngắn về cô giáo ( thầy giáo ).

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- ND một số BT liên quan.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Luyện tập kể ngắn theo câu hỏi.
- GV tổ chức cho HS làm các BT sau:

+ Bài 1: Trả lời câu hỏi:

a) Cô giáo dạy em năm lớp 1 tên là gì ?

b) Tình cảm của cô đối với em và các bạn như thế nào ?
c) Em nhớ nhất điều gì ở cô ?
d) Tình cảm của em đối với cô giáo như thế nào ?

- Một số HS tiếp nối nhau trả lời.

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung và hoàn chỉnh câu trả lời.

+ Bài 2: Dựa vào các câu trả lời ở BT 1, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 - 6 câu nói về cô giáo ( thầy giáo ) cũ của em.
- HS tự làm bài: dựa vào các câu TL ở BT1, viết thành đoạn văn nói về cô giáo ( thầy giáo ) cũ theo yêu cầu ( HSTB - viết 5 - 6 câu; HS khá, giỏi - viết từ 6 - 8 câu ).
- GV bao quát lớp, giúp đỡ những HS yếu để các em hoàn thành bài.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ôn lại KT đã học.


                              Tiết 2:                        Toán ( * )
Luyện tập: tìm một số hạng trong một tổng.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b ( với a, b là các số có không quá hai chữ số ) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và KQ của phép tính; Biết giải bài toán bằng một phép trừ.

- Rèn luyện KN thực hành giải toán về tìm một SH trong một tổng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV: ND một số bài tập liên quan.
- HS: Bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập về tìm một số hạng trong một tổng.

- GV nêu + ghi bảng VD: 

            Tìm x:    x + 3 = 5.
- HS khá, giỏi nêu thành phần cần tìm trong phép tính, nêu cách tìm.
- HS làm ở bảng con.

- GV tổ chức cho HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS cách tìm một số hạng trong một tổng.
* HĐ 2: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT sau rồi chữa bài.

+ Bài 1: Tìm x:
a) x + 4 = 9                                       b) x + 5 = 10
    x + 2 = 8                                           x + 3 = 8
    4 + x = 10                                         3 + x = 9

    5 + x = 8                                           7 + x = 10
- HSTB nêu yêu cầu của bài.
- HS khá, giỏi nêu thành phần chưa biết trong phép tính, nêu cách tính.
- HS tự làm, một số HS lên bảng làm bài.

- Củng cố cho HS cách tìm một SH trong một tổng.

+ Bài 2: - GV gắn bảng phụ kẻ sẵn NDBT lên bảng:
        Viết số thích hợp vào ô trống:
	Số hạng
	12
	8
	
	5
	
	10

	Số hạng
	 5
	
	10
	
	8
	

	Tổng
	
	  10
	14
	15
	18
	20


- HS TB nêu yêu cầu của bài. GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.
- HS tự làm bài vào vở. ( HSTB - làm cột 1, 2, 3, 4 - HS khá, giỏi làm cả bài ).
- Một số HS nêu miệng KQ ( HS khá, giỏi giải thích cách làm ).

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt KQ đúng.

- Củng cố cho HS về cách tính tổng của 2 SH, cách tìm một số hạng trong một tổng.

+ Bài 3: Nhà Lan nuôi cả gà và vịt có 25 con, trong đó gà có 15 con. Hỏi nhà lan nuôi bao nhiêu con vịt ?
- HSTB đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS khá, giỏi xác định dạng toán -> nêu cách giải.

- HS tự làm vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố cách giải bài toán bằng một phép trừ dạng: Tìm một số hạng trong một tổng.
+ Bài 4 ( HS khá, giỏi làm thêm ): Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải:

           Lớp 2A có:  25 học sinh -  Trong đó, Nữ có : 15 bạn.
                                                                       Nam :  ... bạn ?

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng một phép trừ dạng: Tìm một số hạng trong một tổng.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại cách  Tìm một số hạng trong một tổng.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​ơng những HS tích cực học tập.
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